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 Chương iii: tính toán  trụ cầu 

I.1.Số liệu tính toán : 

I.2.Yêu cầu thiết kế : 

    - Tính toán  trụ T1 : phương án 1 . 

    - Tải trọng  : HL93,đoàn người 300(kg/m2) 

    - Kết cấu nhịp trên trụ  : 

 + Nhịp trái    : dầm bªt«ng  CT dài 34m : ltt = 33.4 (m) 

   + Nhịp phải :  dầm bªt«ng   CT dài  42m : ltt = 41.4 (m) 

    - Khổ cầu : 

             B = (8+2x1.5) = 11 (m) 

    - Mặt cắt ngang gồm 6 dầm BTCT c¸ch nhau 2.08m. 

I.3.Quy trình thiết kế : 

    - Sông thông thuyền cấp IV. 

- Quy trình thiết kế 22TCN 272-05. 

I.4.Kích thước trụ : (đơn vị cm)       

    

Sơ đồ cầu : 
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Sơ đồ trụ :      

TL  1:100

cấu tạo trụ t1

 

1.Vị trí cao độ : 

     -Cao độ MNCN:+6.7 

     -Cao độ MNTT:+4.0 

     -Cao độ MNTN:-0.25 

2.Các lớp địa chất : 

-lớp 1 : sét dẻo cứng .  

-lớp 2 :Cát hạt trung  

-lớp 3 :sét dẻo cứng . 

-lớp 4 :- - - - - - - - - 

3.Tải trọng tác dụng : 

3.1.Tĩnh tải  tác dụng (không hệ số): 

 3.1.1.Tĩnh tải Theo phương dọc cầu : 

                                          

vfv

 

+ tr

DCV :phản lực gối trái do trọng lượng k/c nhịp(KN). 

+ f

DCV :phản lực gối phải do trọng lượng k/c nhịp (KN). 
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+ tr

DWV :phản lực gối trái do lớp phủ (KN). 

+ f

DWV :phản lực gối phải do lớp phủ (KN). 

Với  

 - tr

dcg :trọng lượng k/c nhịp trái (không kể lớp phủ)/1m dài cầu (KN/m). 

 - f

dcg :trọng lượng k/c nhịp phải (không kể lớp phủ)/1m dài cầu (KN/m). 

 - tr

dwg :trọng lượng lớp phủ –nhịp trái /1m.(KN/m) 

 - f

dwg :trọng lượng lớp phủ –nhịp phải /1m.(KN/m) 

Tĩnh tải tác dụng lên trụ có thể chia thành các tải trọng như sau: 

a) Tĩnh tải bản thân trụ : 

Bao gồm toàn bộ tải trọng bản thân của kết cấu trụ cũng như của bệ móng. 

Công thức xác định:   Pi = Vi i  

Trong đó: 

       + Pi : tải trọng bản thân thành phần thứ i của trụ 

       + Vi : thể tích khối thành phần thứ i của trụ 

       + i : trọng lượng riêng tương ứng thành phần thứ i. 

-Trọng lượng (mũ trụ +đá tảng):  

     + Khối lượng mũ trụ Vxm=12.5*1,5*2.0 - 2(2.8*0,75*0,5*2,0)=  30m3 

               => KNTVP btmt 750755.2*30*    

-Trọng lượng phần thân trụ (từ I-I đến II-II) : 

      +  Khối lượng thân trụ : Vtt=(4.4*1.8+3.14/4*1.82)*11.00=107.15(m3) 

               => KNTVP bttr 26799.2675.2*15.107   . 

-Trọng lượng bệ móng :  

     + Khối lượng móng trụ : Vmt=5*2.5*8=100  (m3) 

      KNTxxVP btmm 25002505.2100    

b) Tĩnh tải kết cấu phần trên 

- Tĩnh tải phần 1: bao gồm trọng lượng bản thân của kết cấu nhịp dầm g1 = 21.8 

KN/m 

- Tĩnh tải phần 2: bao gồm toàn bộ trọng lượng bản thân của các các lớp phủ mặt 

cầu, lan can, gờ chắn cũng như một số thiết bị, công trình phục vụ trên cầu 

+Tĩnh tải ,dầm ngang, tấm đan, lan can: phân bố đều trên toàn chiều dài 

đường ảnh hưởng với cường độ 17.36KN/m 

+Tĩnh tải lớp phủ mặt cầu: phân bố đều trên toàn chiều dài đường ảnh hưởng 

với cường độ 2.56 KN/m 

  g tr
DC = 21.8+17.36 =39.16KN/m  

  g f DC = 21.8+17.36 = 39.16KN/m  

  gDW = 2.56  KN/m  
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               KN
l

gV trtr
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tr

DC 72.665
2
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*16.39

2
  

              KN
l

gV
ff

DC

f

DC 36.822
2

42
*16.39

2
 . 

              KN
l

gV trtr

DW

tr

DW 52.43
2

34
*56.2

2
  

              KN
l

gV
ff

DW

f

DW 76.53
2

42
*56.2

2
  

4.Hoạt tải thẳng đứng : 

4.1.Dọc cầu : 

 Trường hợp chất tải cả hai nhịp (2 làn xe ): 

  (vì hai nhịp khác nhau  tính cho các tổ hợp sau ) 

a.Tr­êng hợp (max)tr

htV  và f

htV : 

`

 

+ htV :do xe tải 3 trục : 

      )(35)(145**)
100

1(***9.0 416532 yyyyyy
IM

mnV LLL

tr

ht    



  KNV tr

ht 14.1809)643.0723.0(35)438.0540.01861.0(145*75.1*25.1*1*2*9.0 

 

+ htV :do tải trọng làn : 

    KNmnlqV LNLLLN

LN

ht 54.213875.1*1*2*)4234(*3.9*9.0*****9.0   . 

+ htV :do tải trọng người : 

    KNmnlqV NgLLNg

Ng

ht 85.68975.1*1*2*)4234(*5.4*9.0*****9.0    

b.Tr­êng hîp  (max)f

htV  vµ tr

htV : 
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          )(35)(145**)
100

1(***9.0 416532 yyyyyy
IM

mnV LLL

f

ht    



  KNV f

ht 438.1615)516.0795.0(35)238.0377.01898.0(145*75.1*25.1*1*2*9.0 

 

4.2.Phương ngang cầu(gồm 6 dầm I đặt cách nhau 2.08m) : 

   -Gần đúng xem như các tải trọng trực tiếp tác dụng lên mũ trụ ,tuỳ theo cấu tạo mặt cắt 

ngang   có các sơ đồ tác dụng của tải trọng : 

a.Chất 2 làn xe +2 làn người : 

  

Bx=8m

vtrvLn

qln

ex

Bn 0.61.81.20.6 1.8

0.25

vạch sơn

0.25

Bn

 

Ta tính : 

               m
B

e x
x 16.08.16.0

2
  

b.Chất 2 làn xe +1 làn người : 
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Bx=8m

qln

ex

0.61.81.20.6 1.8

0.25

vạch sơn

0.25

en

vLn vtr
vng

Bn

     

Ta tính :               m
B

e x
x 16.08.16.0

2
  

               m
BB

e nx
n 975.4

2
25.0

2
 . nB =1.45 

5.Lực hãm xe (lực nằm ngang theo phương dọc cầu):
LW (có hệ số). 

  -  Được lấy theo điều 3.6.4 (22TCN 272-05) 

  -  Lực hãm xe đựơc truyền từ kết cấu trên xuống trụ qua gối đỡ. Tuỳ theo từng loại gối 

cầu và dạng liên kết mà tỉ lệ truyền của lực ngang xuống trụ khác nhau.Do các tài liệu tra 

cứu không có ghi chép về tỉ lệ ảnh hưởng của lực ngang xuống trụ nên khi tính toán, lấy tỉ 

lệ truyền bằng 100%. 

  - Lực hãm được lấy bằng 25% trọng lượng của các trục xe tải hay xe hai trục thiết kế cho 

mỗi làn được đặt trong tất cả các làn thiết kế được chất tải theo điều 3.6.1.1.1 và coi như đi 

cùng một chiều. Các lực này được coi như tác dụng theo chiều nằm ngang cách phía trên 

mặt đường 1800mm theo cả hai chiều dọc để gây ra hiệu ứng lực lớn nhất. Tất cả các làn 

thiết kế phải được chất tải đồng thời đối với cầu và coi như đi cùng một chiều trong tương 

lai. 

 -  Phải áp dụng hệ số làn quy định trong điều 3.6.1.1.2 

  +
LW :đặt cách mặt đường 1800mm. 

              LLiL mnpW .).(25.0   

Trong đó: 

           ip :là tổng trọng lực của tất cả các trục xe tải 3 trục. 

            +Nếu dọc cầu chỉ xếp 1 xe thì KNpi 325145*235  . 

            +Nếu dọc cầu xếp 2 xe tải thì  : 

KNpi 5852*325*9.0  . 

    KNmnpW LLiL 50.2921*2*585*25.0.).(25.0       

6.Lùc giã (giã ngang ): 

6.1.Dọc cầu : 

a.Gío tác dụng lên trụ : 

       )(.8.1...0006.0 2 KNACAVW tdt

D

Ti   

Trong đó:   + tA :Diện tích chắn gió ( 2m ) 

WL

M§

1
8

0
0
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                   + dC :Hệ số cản với trụ đặc dC =1. 

Vì diện tích chắn gió thay đổi chia nhỏ để tìm trọng tâm . 

      tA =(4.4*0.996+3.14*1.6 2 /4+12.5*0.75+1/2*2*2.8*0.75+6*0.75)=21.542( 2m ). 

  Theo điều 3.8.1.1 quy trình 22TCN-272-05 

  Tốc độ gió thiết kế V phải được xác định theo công thức: 

                    V=
BV xS. 

        +V: vận tốc gió . 

        +
BV :vận tốc gió tra theo vùng quy định của việt nam (m/s). 

             lấy ở vùng III có 
BV =53 (m/s). 

       +S : Hệ số điều chỉnh với khu đất chịu gió và độ cao mặt cầu theo quy định, tra bảng 

3.8.1.1-2 

          Tra S = 1.09, với khu vực mặt thoáng nước, độ cao mặt cầu so với mặt nước là 7 m. 

      Vậy ta có tải trọng gió thiết kế là:  

  V=
BV xS=53x1.09=57.77(

s

m
). 

Từ hình vẽ :  

      tA =(4.4*0.996+3.14*1.6 2 /4+12.5*0.75+1/2*2*2.8*0.75+6*0.75)=21.542( 2m ). 

Suy ra : 

       )(78.37.8.114.411*542.21*77.57*0006.0...0006.0 22 KNAKNCAVW tdt

D

Ti   

    thoả mãn. 

b.Gío dọc cầu tác dụng lên xe : 

          BqW D

G

D

X .  

Trong đó : 

      +B:là chiều rộng toàn bộ cầu . 

      + D

Gq :cường độ gió dọc tác dụng lên xe =0.75KN/m. 

      + D

XW :tác dụng cách cao độ mặt đường 1800mm. 

 KNBqW D

G

D

X 55.85.12*75.0.  . 

6.2.Theo phương ngang cầu : 

a.Gío tác dụng lên trụ : 

     tt

N

T AAVW 8.1...0006.0 2   

 Trong đó : 

     + tA :diện tích chắn gió . 

Từ hình vẽ : tt BHA .0  

     + 0H :là chiều cao từ mực nước thấp nhất đến đỉnh trụ. 

     + tB :chiều rộng trụ (dọc cầu ). 

 2

0. 6*(11 0.5) 0.75*12.5 0.75*8.8 84.975( )t tA H B m       
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 KNAKNAVW tt

N

T 12.2228.11.2474.123*77.57*0006.0...0006.0 22      

    thoả mãn.`` 

b.Gío ngang tác dụng vào kết cấu nhịp : n

nW      

H
n

/2
H

n
/2

n
Wn

h
d

 =
 1

9
5
0

h
lc

 =
 8

6
5

H
n

 =
 2

8
1

5

qG

n

H
n

/2
H

n
/2

  + n

Gq :tải trọng gió phân bố đều (KN/m) theo phương ngang cầu. 

            n

n

G HVq ..0006.0 2  .  Với dlcn hhH  . 

Công thức này xem  lan can  là đặc ,dầm dặc . 

       lch :chiều cao lan can . 

       dh :chiều cao dầm chủ . 

  + n

nW :là lực tập trung ,đặt tại giữa chiều cao của nH ,tác dụng theo phương ngang cầu 

khi 2 nhịp dầm đơn giản . 

        KN
ll

qW
ptrn

G

n

n 74.245
2

)4234(
*)950.1865.0(*77.57*0006.0

2

)(
. 2 





  

c.Gío ngang cầu tác dụng lên xe : 

     n

XW  đặt ở cao độ cách mặt đường xe chạy 1800mm. 

     KN
ll

W
ptrn

X 75.54
2

4234
*5.1

2

)(
*5.1 





   

       (Với 1.5 kn/m là tải trọng theo tiêu chuẩn) 

7.Tải trọng do nước : 

a.áp  lực đẩy nổi : 

  Tác dụng thẳng đứng theo chiều từ dưới lên trụ dnp  . 

       Vpdn .81.9        

  Với V : là thể tích trụ bị chìm trong nước –từ mực nước tính toán đến mặt cắt trụ ( 3m ). 

 Sơ đồ : 

 

 

 

 

 

 

 

180

500
300

2
5
0

250

180

180

H
0

H
T

MN

I

II

III

V1

I

II

III
V2
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Từ hình vẽ   

  +Nếu tính nội lực tại mặt cắt II-II: 

      
2

3

1

3.14 1.8
( 4.2*1.8)*2.95 29.8

4

x
V V m     

  +Nếu tính nội lực tại mặt cắt III-III: 

      3

1 2 29.8 2.5*5*8 129.8V V V m      

 9.81. 10*29.8 292.3II

dnp V KN    

 9.81. 9.81*129.8 1273III

dnp V KN    

8. Lực ma sát (FR): 

  Lực do ma sát chung gối cầu phải được xác định trên cơ sở các giá trị cực đại của các hệ 

số ma sát giữa các mặt trượt. Khi thích hợp cần xét đến các tác động của  độ ẩm và khả 

năng giảm phẩm chất hoặc nhiễm bẩn của mặt trượt hay xoay đối với hệ số ma sát. Và 

trong các tổ hợp thì không thể lấy đồng thời tải trọng hãm và lực ma sát mà phải lấy giá 

trị lớn hơn, tuy nhiên ở trụ T3 có đặt gối cố định với giả thiết là lực hãm sẽ truyền xuống 

trụ theo tỷ lệ 100% nên trong tinh toán coi như lực ma sát không đáng kể. 

II.Tính nội lực: 

   Để tính  thân trụ ,móng nội lực thường tính ít nhất 3 mặt cắt.Yêu cầu đồ án ta đi tính tại 

mặt cắt II-II và III-III. 

II.1.Theo phương dọc cầu :mặt cắt II-II và III-III. 

1.Dọc cầu :TTGH CĐ 1: 

  -các hệ số tải trọng tĩnh : 1,5.1,25.1   DWDC . 

  -hoạt tải 2 nhịp +lực hãm ,2 xe tải dọc cầu +làn +người. 

  -mực nước cao nhất:+6.7 

a. Mặt cắt II-II: 

 Tổng lực dọc : 
II

dn

Ng

ht

LN

ht

tr

ht

f

DW

tr

DW

f

DC

tr

DCtrmtII VVVxxVVVVVppN 25.1)(75.125.175.1)(5.1)(25.1 

68*25.1)85.68954.2138(75.125.1*75.1*14.1809)76.5368.39(5.1)3.7972.5332679750(25.1 IIN

 KNNII 7.14911  

 Tổng mômen : lực hãm tác dụng từ trái sang phải và mômen theo chiều kim đồng 

hồ là (+) và ngược lại là (-) 

    IILf

f

DW

f

DCt

tr

DW

tr

DCII xHxWxeVVeVVM 25.175.1).5.125.1().5.125.1(  .  

89.17*50.292*25.1*75.15.0*)76.53*5.136.822*25.1(5.0*)52.43*5.172.665*25.1( IIM

     mKNM II .4.11622  

 Tổng lực ngang :` 

    KNxWxW LII 84.63950.292*25.1*75.125.175.1   

Trong đó : 

     
IIH : là khoảng cách từ điểm đặt lực hãm 

LW  đến mặt cắt II-II. 
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Theo hình vẽ : 

     mmHHHHH lpdchgtII 89.178.12.0950.16.034.138.1   

Với : lpH :chiều dày lớp phủ mặt cầu (m). 

        gH : chiều cao gối +đá tảng (m). 

       dchH :chiều cao dầm chủ (m) 

b. Mặt cắt III-III: 

 Tổng Lực dọc: 

          m

dnmIIIII VPNN 25.125.1   ,với 31005*5.2*8 mVV m

m

dn   (thể tích bệ móng). 

      KNNIII 7.17911100*25.12500*25.17.14911   

 Tổng  Mômen : 

              mLIIIII HWMM *25.1*75.1* . 

          mKNM III .132225.2*25.1*75.1*50.2924.11622   

 Tổng Lực ngang : 

              KNWW IIIII 84.639 . 

2.Dọc cầu TTGH sử dụng : 

a. Mặt cắt II-II: 

 Tổng Lực dọc: 

   II

dn

Ng

ht

LN

ht

TR

ht

f

DW

tr

DW

f

DC

tr

DCtrmt

SD

II VVVVVVVVPPN  .25.1  

6885.68954.213814.1809*25.176.5352.4336.82272.6652679750 SD

IIN

 KNN SD

II 8.9874  

 Tổng Mômen : 

    IILf

f

DW

f

DCt

tr

DW

tr

DC

SD

II HWeVVeVVM ..25.1).().(   



mKNM SD

II .12.668089.17*50.292*25.15.0*)76.5336.822(5.0*)52.4372.665(   

 Tổng  Lực ngang : 

     KNWW L

SD

II 62.36550.292*25.1.25.1   

b. Mặt cắt III-III: 

 Tổng Lực dọc: 

     m

dnm

SD

II

SD

III VPNN   

  KNN SD

III 8.1227410025008.9874      

 Tổng Mômen : 

      mL

SD

II

SD

III HWMM ..25.1  

   mKNM SD

III .2.75945.2*50.292*25.112.6680      

 Tổng Lực ngang : 

       SD

II

SD

III WW   
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    KNW SD

III 62.365  

3.Ngang cầu TTGH cường độ 1 : 

   +hệ số tĩnh tải >1 , 1 . 

   +hoạt tải 2 nhịp (2 làn xe +1 người lệch tâm về bên trái . 

   +mực nước cao nhất . 

a.MÆt cắt II-II: 

    Tương tự như dọc cầu –trừ đi 1 nửa phản lực gối do tải trọng người. 

 Tổng Lực dọc: 

     
2

*75.1
Ng

ht
II

N

II

V
NN   ,   Với 

IIN  : dọc cầu TTGH CĐ1 

  KNxN N

II 1.14308
2

85.689
75.17.14911   

 Tổng Mômen :  

        n

Ng

ht
x

LN

ht

TR

ht

N

II e
V

eVVM *
2

*75.1*)*75.1*75.1*25.1(   

 mKNM N

II .5.8288975.4*
2

85.689
*75.11*)54.2138*75.114.1809*75.1*25.1(   

 Tổng Lực ngang : 

   0N

IIW  

b.MÆt cắt III-III: 

 Tổng Lực dọc: 

     m

dnm

N

II

N

III VPNN *25.1*25.1   

 KNN N

III 17308100*25.12500*25.114308   

 Tổng Mômen : 

    mKNMM N

II

N

III .5.8288  

 Tổng Lực ngang : 

    OW N

III   

4.Ngang cầu TTGH sử dụng 1 : 

a. Mặt cắt II-II: 

 Tổng Lực dọc: 

    
2

Ng

htSD

II

NSD

II

V
NN    , Với  SD

IIN  : theo dọc cầu TTGH SD. 

 KNN NSD

II 88.9529
2

85.689
8.9874   

 Tổng Mômen : 

    mKNMM N

II

NSD

II .5.8288  

 Tổng Lực ngang : 
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     0NSDW  

b. Mặt cắt III-III: 

 Tổng Lực dọc: 

    m

dnm

NSD

II

NSD

III VPNN   

 KNN NSD

III 88.11929100250088.9529   

 Tổng Mômen : 

    mKNMM NSD

II

NSD

III .5.8288  

 Tổng Lực ngang : 

    0NSD

IIIW  

                            

                                           BẢNG TỔNG HỢP NỘI  LỰC  

Mặt    

                   Mặt cắt 

                                 Phương dọc cầu          Phương ngang  cầu 

           TTGH C§1              TTGH C§1 

  N(KN) M(KN.m) W(KN)  N(KN) M(KN.m) W(KN) 

II-II 14911.7 11622.4 639.84 14308.1 8288.5    0 

III-III 17911.7 13222 639.84 17308 8288.5    0 

Mặt cắt            TTGH SD              TTGH SD 

II-II 9874.8 6680.12 365.62 9529.88 8288.5    0 

III-III 12274.8 7594.2 365.62 11929.88 8288.5    0 

 

III.Kiểm tra tiết diện thân trụ theo TTGH: 

1.Kiểm tra sức kháng tiết diện trụ MC II-II (TTGH CĐ1): 

1.1.Xét hiệu ứng độ mảnh của trụ : 
r

LK u.
 

A2

B
3

YY

A2/6

A
2

xx

B2

B3

Tiết diện trụ dọc cầu ngang cầu(quy đổi)

 
 

  Gần đúng quy đổi tiết diện trụ về hình chữ nhật có chiều rộng là 
2A  ,chiều dài là 3B . 

     Với  
3

2
223

A
ABB  . 

a.Theo dọc cầu : 
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   +K :hệ số =1. 

   + uL :chiều dài chịu nén = tH . 

   + xr : bán kính quán tính  
F

J
r x

x  . 

   + xJ : Mômen quán tính  
12

3

2
3

A
xBJ x  . 

   + 23xABF  . 

      Nếu tỷ số :  22
.

r

LK u  bỏ qua hiệu ứng về độ mảnh . 

Số liệu : mB 62   , mA 8.12   , trụ cao mH t 00.11 . 

Suy ra : 

       mB 8.4
3

8.1
8.163   

      2

23 64.88.1*8.4* mABF   

     4
33

2
3 333.2

12

8.1
*8.4

12
* m

A
BJ x   

     m
F

J
r x

x 52.0
64.8

333.2
  

2215.21
52.0

00.11*1.


r

LK u  Xét đến hiệu ứng về độ mảnh . 

b.Theo phương ngang cầu : 

             22
.


r

LK u  

 Ta có : 

    4
33

3
2 6.16

12

8.4
*8.1

12
* m

B
AJ y   

    m
F

J
r

y

y 92.1
64.8

6.16
  

    2273.5
92.1

00.11*1.

r

LK u  thoả mãn. 

2. Kiểm tra ứng suất đáy trụ tại mặt cắt II – II 

Nmax =14911.7KN, Mmax =11622.4 (KN.m) 

 -Công thức kiểm tra:  = 

mm
W

M

F

N

¦
   Rn  

Trong đó: Rn là cường độ của bêtông M300 (Rn = 15000 KN/m2) 

  F – Diện tích đáy móng (Fm = 7.89( m2) 

  W – Mô men chống uốn của tiết diện  
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W = 
6

8.1*8.4

6

* 22


ba

 = 2.6 (m3) 

 

 max = 
6.2

4.11622

89.7

7.14911


W

M

F

N
 = 6360 (KN/m2) 

 = 6360 KN/m2 < Rn = 15000 (KN/m2) đạt 

Vậy kích thước đáy móng chọn đạt yêu cầu . 

3. Kiểm tra ứng suất đáy trụ tại mặt cắt III – III 

Nmax = 17911.7KN, Mmax = 13222 (KN.m) 

 -Công thức kiểm tra:  = 

mm
W

M

F

N

¦
   Rn  

Trong đó: Rn là cường độ của Bêtông (Rn = 15000 KN/m2) 

  F – Diện tích đáy móng (Fm = 8x5 = 40 m2) 

  W – Mô men chống uốn của tiết diện  

W = 
6

5*8

6

* 22


ba

 = 33.33 (m3) 

 max = 
33.33

13222

40

7.17911


W

M

F

N
 = 844.5 (KN/m2) 

 = 844.5 KN/m2 < Rn = 15000 (KN/m2) đạt 

Vậy kích thước đáy móng chọn đạt yêu cầu . 

4. Giả thiết cốt thép trụ: 

    Trong Thiết kế kết cấu bê tông côt thép theo tiêu chuẩn ACI’ trang 517 cho rằng vùng 

hiệu quả nhất của t là từ 1-2%, trong đó t là tỉ lệ cốt thép trong tiết diện cột. Nhưng vì 

trụ cầu chịu tải trọng và mô men uốn lớn, do đó ta giả thiết lượng cốt thép trong trụ lấy t 

= 0.015 

 Như vậy diện tích cốt thép trong trụ là : 

  1183501089.7015.0 6  xAA gtst   mm2 

Bố trí cốt thép theo cả hai phương ta chọn đường kính cốt thép là 25 

 Số lượng thanh cốt thép bố trí : n= 241

4

14.3
25 2





stA
thanh 

 Vậy bố trí 250 thanh cốt thép D25 

 Chọn chiều dày lớp bảo vệ cốt thép là 10cm 

 Bố trí cốt thép chịu lực theo 2 hàng  

 Chọn cốt đai có đường kính 16. 

5.Quy đổi tiết diện tính toán: 

  + Tiết diện trụ chọn được bo tròn theo một bán kính bằng 0.8m, khi tính toán quy đổi 

tiết diện về hình chữ nhật để gần với mô hình tính toán theo lý thuyết. 
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  + Cách quy đổi ra một hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều rộng trụ, chiều dài lấy 

giá trị sao cho diện tích mặt cắt quy đổi bằng diện tích thực. Diện tích cốt thép theo 2 

cạnh của tiết diện quy đổi vẫn như cũ. 

4800

1
8

0
0

quy đổi tiết diện tính toán thân trụ (đơn vị mm)

y

y

xx

6000

802
802

 

6.Kiểm tra sức kháng uốn theo 2 phương MC II-II: 

 Xác định tỷ số khoảng cách giữa các tâm của lớp thanh cốt thép ngoài biên lên chiều dày 
toàn bộ cột. 
 Chọn cốt đai có đường kính  16 

 Chọn lớp bảo vệ cốt thép từ mép đến tim của cốt thép chịu lực là 100mm 

  Cốt thép chiu lực chọn 25 khoảng cách từ mép tiết diện đến tim cốt thép là : 100mm 

Tính toán tỉ số khoảng cách tâm lớp thanh cốt thép đến biên ngoài : 
Thay cho việc tính dựa trên cơ sở cân bằng và tương thích biến dạng cho trường hợp uốn 

hai chiều, các kết cấu không tròn chịu uốn hai chiều và chịu nén có thể tính theo các biểu 

thức gần đúng sau : 

So sánh : 

    +Nếu lực dọc : gc AfN ...1.0 '  thì kiểm tra : 

             1
ry

uy

rx

ux

M

M

M

M
 

    +Nếu lực dọc : gc AfN ...1.0 '  thì kiểm tra : 

         u

ryrx

rxy

ryrxrxy

P

PPP

P
PPPP







0

0
111

11111
 

Trong đó : 

  + : hệ số sức kháng ck chịu nén dọc trục : 9.0 . 

  + gA : diện tích tiết diện trụ . 

  + uxM : m«men uèn theo trôc x (N.mm). 

  + uyM : mômen uốn theo trục y (N.mm). 

  + rxM : sức kháng uốn tiết diện theo trục x  
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  +. ryM : sức kháng uốn tiết diện theo trục y. 

  + rxyP : sức kháng dọc trục khi uốn theo 2 phương ( lực dọc tiết diện chịu được ). 

  + rxP  : sức kháng dọc trục khi chỉ có độ lệch tâm  ye  (N) 

  + ryP  : sức kháng dọc trục khi chỉ có độ lệch tâm  xe  (N)  

  + xe   : độ lệch tâm theo phương x
u

uy

x
P

M
e   (mm) 

  + ye   : độ lệch tâm theo phương y 
u

ux
y

P

M
e   (mm) 

  + uP  : lực dọc tính theo TTGH CĐ1 (lực dọc N) 

  + yststgc fAAAfP  )(85.0 '

0  (N) 

  + )
2

(*
a

dfAM sysrx   . 

Ta cã : 0,10  f 'c Ag = 0,1*0,75*30*7.89*1000 = 21303KN 

   Giá trị này lớn hơn tất cả các giá trị lực nén dọc trục Nz ở trong các tổ hợp ở TTGHCĐ, 

vì thế công thức kiểm toán là : 

                 0,1
ry

uy

rx

ux

M

M

M

M
        

Xác định Mrx, Mry: sức kháng tính toán theo trục x,y (Nmm) 

        Mrx =  . As . fy . (ds - 
a
2
 ) 

Tương tự với Mry 

Trong đó:   

    +ds: khoảng cách từ trọng tâm cốt thép tới mép ngoài cùng chịu nén (trừ đi lớp bêtông 

bảo  vệ và đường kính thanh thép). 

    +fy: giới hạn chảy của thép.  

    +As: bố trí sơ bộ rồi tính diện tích thép cần dùng theo cả hai phương. 

                 48.0
8.4*30*85,0*85,0

420*1100,0

...85,0

.

'1 
xC

ys

bf

fA
c


 

                 92.0
8.1*30*85.0*85,0

420*1100,0

...85,0

.
'2 

yC

ys

bf

fA
c


 

                 408.085,0*48.0. 111  ca   

                 8.085,0*92.0. 122  ca  

KNmM rx 3.199112
2

408.0
132.08.410.420*118.0*9.0 3 








   

KNmM ry 6.53881
2

92.0
132.08.110.420*118.0*9.0 3 








   
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      + 85,01   

      +b : bề rộng mặt cắt (theo mỗi phương là khác nhau). 

Kiểm tra sức kháng nén của trụ theo uốn 2 chiều: 

 

Tổ 

hợp 
N Mx My Mrx Mry 

0,1
ry

uy

rx

ux

M

M

M

M
 

 
 

Kết 

Luận Tải 

trọng 
KN KNm KNm KNm KNm 

CĐ1 14911.7 11622.4 8288.5 199112.3 53881.6 0.2122 đạt 

TTSD 9874.8 6680.12 8288.5 199112.3 53881.6 0.1874 đạt 

Tính Toán Mũ Trụ: 

Sơ đồ: 

2% 2%

11.33 0.78

P2

 

  - Mũ trụ làm việc như ngàm công xôn          

 ltt = 2.7 + 
3

R
 = 2.7+ 

0,9

3
 = 3 ( m) 

- Tải trọng tác dụng lên phần công xôn là: 

+ Do trọng lượng bản thân: g1=2.5*(0.75+0.375)*25= 70.3125(KN/m) 

+ Do tĩnh tải phần kết cấu nhịp: P1=
6

2.53352.43

6

¦ 


 dndcWD PP
  = 95.48(KN) 

+P2 là hoạt tảI tác dụng lên dầm biên (dầm 1) 

+Xác định theo nguyên tắc đòn bẩy. 
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+S=(1.5x3)/2=2.25 

Mht = 1.75[1.25*145*mg1+3xmg2+9.3xmg3} 

+Trong đó:mg1 là hệ số phân phối ngang của xe. 

                   Mg2 là ………………………….người. 

                   Mg3…………………………….lµn. 

+Mg2=S1=(y1+y2)/2x1.5=(0.5+0.235)/2x1.5=0.55 

+Mg1=0.5xy=0.5x0.17=0.085 

+Mg3=S2=(y3x0.87)/2=(0.235x0.87)/2=0.5525 

+Mht = 1.75[1.25*145*mg1+3xmg2+9.3xmg3} 

Mht = 

1.75[1.25*145*mg1+3xmg2+9.3xmg3}=1.75{1.25x145x0.085+3x0.55+9.3x0.5525}=304

.1KN/m 

+Nội lực tính toán :  

+ M«men: 

 M= 1.304
2

12.3*48.95

2

12.3*56

2

*

2

* 22

1  ht
att M

lPlg
= 657.3(KNm) 

1. Tính và bố trí cốt thép: 

 - Bêtông mũ trụ dùng mác 300 có Ru = 150kg/cm2 

 - Chọn cốt thép loại AII có Ra = 2400kg/cm2 

     với h0 = h – a = 150 – 5 = 145 cm (lấy a = 5cm) 
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    A =
2

4

2

0u 145*160*150

10*3.657

**R


hb

M
 = 0.013 

  = 0,5*(1 + A21 ) = 0.5*(1 + 013.0*21 ) = 0.99 

 Fa =
145*99.0*2400

10*352.726

**R

4

0


h

M

a 
 = 21.1 (cm2) 

Chọn 7 thanh 22 có Fa = 26.61 cm2 với  a = 15cm.  

Để an toàn ta chọn 10 thanh 22 

 IV.Tính toán móng cọc khoan nhồi.: 

    Theo quy trình 22TCN 272-05, việc kiểm toán sức chịu tải của cọc quy định trong điều 

10.5 theo trạng thái giới hạn sử dụng và trạng thái giới hạn cường độ. Trong phạm vi đồ 

án, chỉ thực hiện kiểm toán sức chịu tải của cọc theo khả năng kết cấu và đất nền. 

   Với nội lực đầu cọc xác định được, ta sẽ tiến hành kiểm tra khả năng chịu tải của cọc 

theo vật liệu làm cọc và khả năng chịu tải của lớp đá gốc đầu mũi cọc. 

Số liệu tính toán: 

 

Đương kính thân cọc 1000 mm 

Cao độ đỉnh bệ cọc -1.072 m 

Cao độ đáy bệ cọc -3.572 m 

Cao độ mũi cọc (dự kiến) -30.7 m 

Chiều dài cọc (dự kiến) 25 m 

Đường kính thanh cốt thép dọc  25 mm 

Cường độ bê tông cọc 30 Mpa 

Cường độ cốt thép cọc 420 Mpa 

Cự li cọc theo phương dọc cầu 3000 mm 

Cự li cọc theo phương ngang cầu  3000 mm 

 

Bố trí cọc trên mặt bằng 

x

y

100300300100

351

624

1
0

0
1

0
0

5
0

0

800

3
0

0
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1.Xác định sức chịu tải cọc: 

+ Chọn cọc khoan nhồi bằng BTCT đường kính D = 1,0m, khoan xuyên qua các lớp 

đất dính có góc ma sát (f )i và lớp cát sỏi cuội có góc ma sát f = 450. 

+ Bê tông cọc mác #300. 

+ Cốt thép chịu lực 2025 có cường độ 420MPa. Đai tròn 10 a200. 

1.1.Xác định sức chịu tải trọng nén của cọc nhồi theo vật liệu làm cọc: 

- Bê tông cấp 30   có  fc’ =300 kg/cm2  

- Cốt thép chịu lực AII có Ra=2400kg/cm2 

 Sức chịu tải của cọc theo vật liệu 

Sức chịu tải của cọc D=1000mm  

Theo điều A5.7.4.4-TCTK sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc tính theo công thức 

sau 

 PV = .Pn . 

Với Pn = Cường độ chịu lực dọc trục danh định có hoặc không có uốn tính theo công 

thức : 

 Pn = .{m1.m2.fc’.(Ac - Ast) + fy.Ast}= 0,75.0.85{0,85. fc’.(Ac - Ast) + fy.Ast}  

Trong đó : 

 = Hệ số sức kháng, =0.75 

m1,m2 : Các hệ số điều kiện làm việc. 

fc’ =30MPa: Cường độ chịu nén nhỏ nhất của bêtông  

fy =420MPa: Giới hạn chảy dẻo quy định của thép  

Ac: Diện tích tiết diện nguyên của cọc 

Ac=3.14x10002/4=785000mm2
 

Ast: Diện tích của cốt thép dọc (mm2). 

   Hàm lượng cốt thép dọc thường hợp lý chiếm vào khoảng 1.5-3%. với hàm lượng 2% ta 

có: 

    Ast=0.02xAc=0.02x785000=15700mm2 

  Vậy sức chịu tải của cọc theo vật liệu là: 

     PV =0.75x0,85x(0,85x30x(785000-15700)+ 420x15700) = 16709.6x103(N). 

Hay PV = 1670.9 (T). 

1.2.Xác định sức chịu lực nén của cọc đơn theo cường độ đất nền: 

   Số liệu địa chất: 

-lớp 1  :cuội sỏi sạn  

-lớp 2  :sét pha cát   . 

-lớp 3   :sét dẻo cứng . 

-lớp 4  :Đá vôi 

Theo điều 10.7.3.2 sức kháng đỡ của cọc được tính theo công thức sau: 

QR=Qn=qpQp 

Với Qp=qpAp;  

Trong đó: 
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Qp            :Sức kháng đỡ mũi cọc 

qp    : Sức kháng đơn vị mũi cọc  (Mpa) 

qp   : Hệ số sức kháng qp=0.55  (10.5.5.3) 

Ap    : Diện tích mũi cọc (mm2)  

Xác định sức kháng mũi cọc  : 

qp=3qu Ksp d   (10.7.3.5) 

Trong đó :  

Ksp  : khả năng chịu tải không thứ nguyên. 

d  : hệ số chiều sâu không thứ nguyên. 

                               

d

d

d

sp

s

t

D

s

K

300110

)3(





   (10.7.3.5-2) 

4,3
D

H
4,01d

S

S   

                qu : Cường độ chịu nén dọc trục trung bình của lõi đá (Mpa), qu = 35 Mpa 

Ksp : Hệ số khả năng chịu tải không thứ nguyên  

Sd  : Khoảng cách các đường nứt (mm).Lấy  Sd = 400mm. 

td  : Chiều rộng các đường nứt (mm). Lấy td=6mm. 

D  : Chiều rộng cọc (mm); D=1000mm. 

Hs  : Chiều sâu chôn cọc trong hố đá(mm). HS = 1800mm. 

Ds  : Đường kính hố đá (mm). DS = 1200mm. 

Tính được :     d     =1.6 

  KSP  = 0.145 

 Vậy qp = 3 x30 x0,145x1,6=20.88Mp = 2088T/m2 

Sức chịu tải tính toán của cọc (tính theo công thức 10.7.3.2-1) là : 

                      QR = .Qn = qP.Ap = 0.5 x 2088 x 3.14 x 10002/4  =  798.7x106N =798.7 T 

Trong đó: 

QR  : Sức kháng tính toán của các cọc. 

  : Hệ số sức kháng đối với sức kháng mũi cọc được quy định trong 

bảng 10.5.5-3 

As  : Diện tích mặt cắt ngang của mũi cọc  

Từ  các  kết quả tính được  chọn sức chịu tải của cọc  là  [ Pc ] =  min );( QPv =  7987(KN) 

2.Tính toán nội lực tác dụng lên các cọc trong móng: 

   Đối với móng cọc đài thấp thì tải trọng nằm ngang coi như đất nền chịu, nội lực tại mặt 

cắt đáy móng 

Công thức kiểm tra: 

cPP max  

Trong đó: 
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- Pmax : Tải trọng tác động lên đầu cọc 

- Pc : Sức kháng của cọc dã được tính toán ở phần trên 

Tải trọng tác động lên đầu cọc được tính theo công thức 




n

i

y

n

i

x

x

xM

y

yM

n

P
P

1

2

max

1

2

max
max

..
 

Trong đó : 

- P        : tổng lực đứng tại đáy đài . 

- n : số cọc, n = 6 

- xi, yi  : toạ độ của cọc so với hệ trục quán tính chính trung tâm 

- Mx , My : tổng mômen của tải trọng ngoài so với trục đi qua trọng tâm của tiết diện cọc 

tại đáy đài theo 2 phương x, y. 

 

 

Kiểm toán cọc với Pc=7987KN  

Trạng thái GHCĐ I 

 

                                                                                 NZ= 14911.7KN 

                                                                                     MX= 11622.4KNm 

                                                                                     MY =8288.5KNm 

Cọc Xi  (m) Yi  (m) X2i  (m2) Y2i  (m2) Ni  (KN) Yêu cầu 

1 -3.0 1.5 9 2.25 5785.14 đạt 

2 0 -1.5 0 2.25     7302.47      đạt 

3 3 1.5 9 2.25 7619.79      đạt 

4 -3 -1.5 9 2.25 5737.32      đạt 

5 0 1.5 0 2.25 7302.47      đạt 

6 3 -1.5 9 2.25 2702.6      đạt 

 


